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Làng nghề là hình thức tổ chức sản xuất và nét văn hóa đặc trưng ở nông thôn nước ta. Trong các làng nghề có một hoặc một số nghề thủ công nghiệp tách hẳn ra khỏi nông nghiệp và kinh doanh độc lập [4]. Các làng nghề là cầu nối quan trọng giữa nông nghiệp và công nghiệp, giữa nông thôn và thành thị, giữa truyền thống và hiện đại, và là nấc thang quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa nông thôn ở nước ta. Trong các làng nghề có từ 35 - 40% số hộ trở lên chuyên làm nghề thủ công nghiệp với giá trị sản lượng chiếm trên 50% tổng giá trị sản lượng của làng [6]. Làng nghề sản xuất gốm sứ có ở nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Bình Dương. Sản xuất gốm sứ là nguyên nhân gây suy giảm chất lượng môi trường không khí, nước và đất, có ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội trong các làng nghề.

Trong những năm gần đây, đã có nhiều đề tài khoa học, dự án nghiên cứu thực trạng môi trường các làng nghề và đề xuất các biện pháp giảm thiểu [1,2,3,5]. Song vấn đề ô nhiễm môi trường các làng nghề đang ngày càng trở nên bức xúc. Để góp phần giải quyết vấn đề này, các tác giả trình bày nghiên cứu về ảnh hưởng môi trường của sản xuất gốm sứ tại các làng nghề, trong đó lựa chọn Bát Tràng làm nơi nghiên cứu điển hình.

Các tác giả đã tiến hành đo đạc và thu thập mẫu môi trường làng nghề ở các thời kỳ trong năm bằng các thiết bị Testo 435/615, bộ lấy mẫu khí của hãng Dupont và Casella, máy đo bụi lơ lửng Microdust, bộ lấy mẫu nước Hyroht 8052, thiết bị đo chất lượng nước hiện trường Toa/Wqc-20A, thiết bị đo hơi khí độc Riken Four Gas Portable Monitor, máy đo ồn mức âm tương đương Bioblock 50517, thiết bị phân tích Hach Water Laboratory, máy cực phổ 646 VA Processor, máy so màu UV-VIS 1201, máy sắc kí khí GC-9A, máy quang phổ hấp thụ nguyên tử Perkin Elmer 3100. Các chỉ tiêu môi trường đã được đo trực tiếp ngoài thực địa hoặc phân tích tại Trung tâm Công nghệ Môi trường, Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Bài báo phân tích những tác động tích cực và tiêu cực của sản xuất gốm sứ đến môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, quản lý hữu hiệu môi trường làng nghề.
1. Đánh giá tác động môi trường tại các làng nghề gốm sứ

1.1. Quy trình sản xuất gốm sứ 

Quy trình sản xuất gốm sứ gồm nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có các đặc thù riêng và tiềm ẩn khả năng gây ô nhiễm môi trường ở mức độ khác nhau.
Nguyên nhiên liệu chính để sản xuất gốm sứ là các loại cao lanh, đất sét và than. Ngoài ra còn có thạch anh, đất làm khuôn, men gốm, tro, các hợp chất như CaO, BaO, MgO, TiO2, Al2O3, ThO2, B2O, Cr2O3, CoO, MnO2 ... và một số kim loại quý: Au, Ag,... Nguồn nguyên liệu này khi mua về hầu như không được quản lý, kiểm soát về số lượng và chất lượng. Khâu vận chuyển, bốc xếp, chế biến là nguyên nhân chính gây ô nhiễm bụi, phóng xạ và hơi dung môi.

Các giai đoạn chính trong quy trình sản xuất gốm sứ gồm: Chuẩn bị nguyên liệu ( Gia công nguyên liệu và chuẩn bị phối liệu ( Phối liệu ( Tạo hình ( Sấy sản phẩm ( Nung sản phẩm và ra lò.

Trong sản xuất gốm sứ, gia công và chuẩn bị phối liệu giữ vai trò rất quan trọng vì nó là cơ sở cải thiện nhiều tính chất của nguyên nhiên liệu cũng như làm tăng chất lượng của sản phẩm nung. Các bước của công đoạn này bao gồm: làm giàu và tuyển chọn nguyên liệu, gia công thô và gia công tinh nguyên liệu, chuẩn bị phối liệu theo yêu cầu của từng loại sản phẩm. Nghiền nguyên liệu được thực hiện cẩn thận nhưng các máy nghiền hiện đang sử dụng lại quá thô sơ và chủ yếu chế tạo ở trong nước nên độ phát tán bụi, tiếng ồn rất lớn.

Khâu tạo hình nhằm tạo ra các bán thành phẩm có kích thước, hình dáng đẹp. Quá trình này đòi hỏi hoàn toàn bằng lao động thủ công và trình độ tay nghề cao, nhiều thành phẩm đòi hỏi phải dùng cả chân và tay để xoay vuốt nên người thợ gốm có thể bị dị dạng sau nhiều năm làm việc. 

Khi pha chế thủ công men và bột màu, người thợ có thể tiếp xúc với các loại men có chứa những loại ôxít độc hại cho sức khỏe và gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh.

Trong quá trình tạo hình đã thêm vào phối liệu một lượng nước nhất định, vì thế phải thực hiện sấy bán sản phẩm trước khi nung. Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp thường thực hiện quá trình sấy bằng hong khô sản phẩm trong xưởng sản xuất. Đây là phương pháp tốn ít chi phí nhưng đòi hỏi diện tích đặt sản phẩm sấy lớn và thời gian sấy sản phẩm dài.

Nung cũng là một công đoạn rất quan trọng trong kỹ thuật sản xuất gốm sứ vì nó ảnh hưởng quyết định đến chất lượng và giá thành sản phẩm. Đây chính là công đoạn cuối cùng của một quy trình sản xuất gốm sứ và cũng là công đoạn tạo ra nhiều chất gây ô nhiễm môi trường. 

Các lò nung hình hộp, là loại lò đốt dạng ủ than cám, thiếu hệ thống thông thoáng và xử lý khí, nên thải ra các khí độc hại SO2, CO, CO2, NOx. Các lò tuynel dùng để hấp đề can cho những sản phẩm bát, đĩa, tích, chén... cũng là lò đốt dạng ủ dùng than. Khác với lò hộp, lò tuynel có chiều cao thấp hơn 2m. Các lò này có thể không có hoặc có ống thoát khí thải với chiều cao khoảng 2m. Mặt khác khu vực sản xuất của những nơi đặt lò tuynel lại rất thấp, nên dễ bị ô nhiễm môi trường.
Các lò nung gốm đốt gas có cấu tạo gọn nhẹ, nung được nhiều loại sản phẩm, chế độ nhiệt tốt, nên khí thải thoát ra là sản phẩm của quá trình cháy gần như hoàn toàn. Tuy nhiên, kinh phí xây dựng một lò gas khá lớn, khoảng 500 triệu đồng, đồng thời giá tiêu hao nhiên liệu cho một đơn vị sản phẩm cao, nên vốn đầu tư đang là khó khăn lớn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp sản xuất gốm sứ.

1.2. Tác động đến môi trường của sản xuất gốm sứ 

Trong quá trình phát triển làng nghề, hoạt động tiểu thủ công nghiệp gốm sứ đã ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Sản xuất gốm sứ có những ảnh hưởng tích cực như tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, thúc đẩy đô thị hóa nhanh nông thôn; đồng thời lại gây ra những tác động tiêu cực: ô nhiễm môi trường, mất cân bằng hệ sinh thái, suy giảm sức khỏe người dân, tận dụng quá sức nguồn lao động, chất lượng đường giao thông giảm sút.

Trong các làng nghề, sản xuất gốm sứ không những góp phần sử dụng hầu hết lực lượng lao động ở địa phương mà còn thu hút đông đảo người lao động từ khu vực phụ cận.
Lao động đủ việc làm, hiệu quả lao động cao đã góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của người dân. Doanh thu bình quân từ sản xuất gốm sứ của địa phương tăng 4 - 6% / năm. Thu nhập bình quân đầu người ở các làng nghề sản xuất gốm sứ tăng 7 - 10%/năm, năm 1990 là 182USD/người, năm 1995 là 256USD/người và đến nay là 320USD/người, trong đó cao nhất là làng gốm Bát Tràng - 433USD/người năm 2003.

Nhờ có thu nhập nên các làng nghề có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao trình độ dân trí. Đến nay 100% đường giao thông tại các làng nghề gốm sứ được bê tông hóa; điện lưới cung cấp đủ cho sinh hoạt và sản xuất; 100% xã có trường cấp I, trạm y tế và bưu điện văn hóa; tỷ lệ dùng điện thoại là 18 người/máy, cao hơn bình quân cả nước (42 người/máy); 97% hộ dân có nhà ngói hoặc nhà mái bằng; 94% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

Ngành sản xuất gốm sứ phát triển cần nhiều diện tích, nhiều nhân công, nhiều thời gian... và khi lợi nhuận thu được từ gốm sứ lớn hơn từ sản xuất nông nghiệp thì tất yếu dẫn đến sự chuyển dịch kinh tế theo hướng có lợi hơn. Bình quân mỗi năm tỷ trọng ngành thủ công nghiệp tăng 2 - 5%, ngành thương mại dịch vụ tăng 0,3 - 0,6%, thay vào đó ngành nông nghiệp giảm tỷ trọng 3 - 5% trong cơ cấu kinh tế. 

Tính chất của thủ công nghiệp làng nghề gốm sứ là quy mô nhỏ, ít gắn kết giữa các đơn vị sản xuất, tự phát,... đã hạn chế cho việc đầu tư cải tiến công nghệ, khó khăn trong việc quản lý - xử lý chất thải để giảm thiểu ô nhiễm và cải thiện môi trường.

Qua kết quả điều tra, cũng như kế thừa các kết quả đã được nghiên cứu [1,5] cho thấy 100% mẫu nước thải tại các làng nghề gốm sứ được khảo sát có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép (TCCP); nước mặt, nước ngầm đều có dấu hiệu ô nhiễm ở mức độ khác nhau. Cụ thể đối với nước mặt: hàm lượng cặn lơ lửng rất cao 150 - 467 mg/l vượt TCCP 1,5 - 5 lần; Oxy hòa tan thấp 0,7 - 0,9 mg/l (TCCP ( 2); một số các kim loại nặng khác như đồng, chì, crom, sắt và kẽm cũng vượt TCCP từ 1,2 - 7 lần.

Môi trường khí bị ô nhiễm có tính cục bộ tại nơi trực tiếp sản xuất, đặc biệt là ô nhiễm bụi vượt TCCP do sử dụng nhiên liệu đốt là than, củi. Khí thải từ các lò nung, lò đốt không có hệ thống xử lý khí và thoát khí nên đa phần phát tán theo chiều ngang với độ cao từ 2 - 7m. Khí gây ô nhiễm chủ yếu là SO2, NOx, CO, CO2 và bụi. Kết quả nghiên cứu cụm làng nghề gốm sứ cho thấy: so với TCCP ở khu vực sản xuất nồng độ CO2 gấp từ 1 - 5 lần tiêu chuẩn cho phép, nồng độ bụi lơ lửng gấp 2 - 4 lần tiêu chuẩn cho phép.

Chất thải rắn của sản xuất chủ yếu là xỉ than, một phần được nhân dân tái sử dụng làm gạch xỉ, làm chất độn tạo bao nung cho sản phẩm gốm sứ. Số còn lại phần lớn không được thu gom, thường được đổ ra ao, hồ, kênh, mương, lề đường,... gây ô nhiễm môi trường khu vực, làm giảm chất lượng đường giao thông, biến đổi diện tích lưu vực và làm mất mỹ quan làng xã.

Môi trường lao động tại các làng nghề gốm sứ hầu hết không đạt tiêu chuẩn về độ ồn, ánh sáng, độ rung, độ ẩm và nhiệt độ. Kết quả phân tích về mức âm ở làng nghề gốm sứ Kim Lan vượt TCCP xấp xỉ 2 dBA, Bát Tràng 3 dBA.

¤ nhiễm môi trường ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe người lao động và dân cư tại làng nghề và ở một số khu vực xung quanh. Một số loại bệnh của người dân làng nghề cao hơn ở các làng thuần nông như bệnh về đường hô hấp 25 - 30%, đau mắt, ung thư: 0,5 - 0,7%; bệnh về xương khớp 12 - 17%; bệnh đường ruột, bệnh ngoài da.

Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường. ở đa số các làng nghề gốm sứ còn phổ biến tình trạng yếu kém và lạc hậu của hệ thống cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải rắn. ¤ nhiễm môi trường và sự suy giảm các cảnh quan đang là mối lo ngại chung.

2. Dẫn liệu nghiên cứu điển hình tại làng nghề Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

Làng Bát Tràng của huyện Gia Lâm nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, cách trung tâm Hà Nội hơn 10 km về phía Đông Nam. Làng tiếp giáp công trình thủy nông Bắc Hưng Hải của tỉnh Hưng Yên. Vị trí này khá thuận lợi cả về đường thủy và đường bộ cho việc giao lưu vận chuyển nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất cũng như thuận lợi cho khách du lịch, lao động và buôn bán sản phẩm.

Nghề gốm ở Bát Tràng có lịch sử phát triển gần 600 năm. Đây là trung tâm gốm sứ của cả vùng, không những có doanh thu lớn, quy mô, số lượng mà chất lượng, mẫu mã và loại hình sản phẩm đều được thị trường trong nước và quốc tế ưa thích.

Bát Tràng có diện tích tự nhiên 164,03 ha, trong đó 3/4 diện tích nằm ngoài đê, hàng năm vào mùa nước lớn thường bị ngập lụt. Làng nghề Bát Tràng thường gọi là xã Bát Tràng, gồm 2 thôn Bát Tràng và Giang Cao với 6980 nhân khẩu ở 1450 hộ, trong đó 5.118 nhân khẩu thuộc 1245 hộ tham gia vào ngành nghề gốm sứ.

Các cơ sở sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng gồm một doanh nghiệp nhà nước, 2 doanh nghiệp quân đội, 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 19 công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân với 1.307 lò nung hộp và 115 lò nung đốt bằng gas, đã sản xuất từ 85 - 100 triệu sản phẩm/năm, trong đó có 50% gốm sứ mỹ nghệ, còn lại là gốm sứ xây dựng và các sản phẩm khác đem lại tổng doanh thu toàn xã năm 2003 khoảng 150 tỷ đồng. 

2.1. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất gốm sứ tới môi trường xung quanh
Những năm gần đây, nền kinh tế - xã hội của Bát Tràng phát triển mạnh. Nhiều công ty gốm sứ thành lập thu hút lượng lớn thợ thủ công và làm tăng nhu cầu mở rộng diện tích xây dựng. ở đây, các khu nhà ở - xưởng sản xuất được xây dựng thiếu hệ thống thoát nước đồng bộ, không có hệ thống thông thoáng và xử lý khí, rác thải ít được thu gom đã gây ô nhiễm đối với môi trường tự nhiên.
a. Môi trường khí
Các thông số gây ô nhiễm môi trường khí như bụi, khí độc, nhiệt độ, tiếng ồn sinh ra chủ yếu từ các cơ sở sản xuất gốm sứ, một phần từ các phương tiện giao thông và sinh hoạt của nhân dân. Dựa trên lượng nguyên liệu như gas, than, củi, rơm rạ được sử dụng để nung sản phẩm và các phản ứng cháy, ta tính toán được lượng phát thải khí độc vào môi trường dao động trong khoảng 10 - 15 tấn/ngày đêm. 

Mặt khác, các xưởng sản xuất này lại nằm ngay trong khu dân cư nên ô nhiễm cục bộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Kết quả đo đạc không khí tại khu vực sản xuất cho thấy nồng độ các khí thải SO2, CO, NOx và bụi đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2 đến 4 lần. Tại điểm đo số 4 (nằm giữa vườn bạch đàn và giáp sông Hồng), mặc dù thoáng nhưng nồng độ bụi lơ lửng và nồng độ các chất khí SO2, CO và NO2 vẫn cao hơn TCVN từ 1,3 đến 1,5 lần (bảng 1).

Bảng 1: Tổng hợp giá trị trung bình bụi và một số chất khí độc tại xã Bát Tràng.

	Điểm lấy mẫu
	Nồng độ bụi lơ lửng  (mg/m3)
	Nồng độ SO2 (mg/m3)
	Nồng độ CO (mg/m3)
	Nồng độ NO2
(mg/m3)
	Ghi chú

	K1 (Tại xưởng sản xuất)
	0,92
	1,3
	149
	0,15
	Thời gian đo trung bình một giờ

	K2 (Sân trước nhà riêng)
	0,70
	1,15
	116
	0,12
	

	K3 (Cạnh trục đường chính)
	0,67
	0,76
	72
	0,70
	

	K4 (Tại vườn bạch đàn)
	0,4
	0,68
	60
	0,62
	

	TCVN 5937-1995
	0,3
	0,5
	40
	0,4
	


*Ghi chú: Trung tâm Công nghệ Môi trường - Viện Vật lý thực hiện.

Như trên đã trình bày, nghiền là công đoạn trong chuẩn bị nguyên vật liệu, nhưng các máy nghiền được sử dụng ở Bát Tràng thường rất cũ và thô sơ. ước tính khoảng 150 chiếc máy nghiền trong toàn xã đã gây mức ồn không nhỏ. Giá trị trung bình của mức ồn tương đương tại các điểm đo trong xưởng sản xuất có máy nghiền cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 2,8 đến 5,5 dBA. 

Bên cạnh sự ảnh hưởng từ bụi, khí độc hại và tiếng ồn thì điều kiện vi khí hậu ở trong đa số các nhà xưởng sản xuất đều rất kém: nhiệt độ cao hơn bên ngoài 1-30C, thiếu ánh sáng, thiếu hệ thống thông gió đã làm giảm năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

b. Môi trường nước

Trong quá trình sản xuất gốm sứ lượng nước thải ở các công đoạn: nghiền đất, làm men, tạo hình sản phẩm, rửa bán sản phẩm... rất khó ước tính do chúng phụ thuộc vào các yếu tố thay đổi theo từng thời điểm là quy mô và loại hình sản xuất; cùng với một lượng lớn nước thải sinh hoạt của 1450 hộ dân không qua xử lý được đổ trực tiếp vào hệ thống ao, hồ, kênh, mương đã gây ra nhiều vấn đề cho các hợp phần môi trường.

Chất thải lỏng gây đục nguồn nước, làm giảm cường độ tổng hợp dinh dưỡng của một số loài thủy sinh, gây lắng cặn nền đáy dẫn đến mất dần diện tích sinh sống của nhiều động thực vật. ¤ nhiễm nước do các chất thải chứa chất hữu cơ, cặn gây nên mùi hôi thối khó chịu. Hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm, lượng nitơ và phốt pho tăng, gây hiện tượng phú dưỡng và tạo một số loại khí có hại cho sinh vật. Chất lượng nước mặt bị suy giảm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm, nước giếng khoan - khơi phục vụ cho sinh hoạt của nhân dân.

Bảng 2: Kết quả phân tích chất lượng nước mặt.
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả phân tích

	
	
	
	M1
	M2
	M3
	M4

	1
	pH
	
	7,8
	7
	7,2
	7,8

	2
	Oxy hòa tan
	mg/l
	4,12
	0,7
	6,4
	7,5

	3
	Tổng chất rắn hòa tan  
	mg/l
	730
	322
	270
	456

	4
	Hàm lượng cặn lơ lửng
	mg/l
	215
	99
	201
	180

	5
	BOD5
	mg/l
	20
	0,57
	18,5
	16,6

	6
	COD
	mg/l
	34
	5,8
	43,7
	38,7

	7
	Fe3+
	mg/l
	0,9
	0,11
	0,71
	0,14

	8
	Cr (III)
	mg/l
	6,6
	1,5
	0,78
	2,8

	9
	Coliforms
	PN/100
	69x104
	15x102
	75x104
	51x104


Ghi chú: Mẫu số 1 (M1): nước thải sản xuất phía sau xưởng làm đất và men; Mẫu số 2 (M2): nước giếng khơi; Mẫu số 3 (M3): nước mương tưới tiêu; Mẫu số 4 (M4): nước ao cạnh trường học.

Kết quả khảo sát và phân tích cho thấy các nguồn nước mặt tại xã Bát Tràng bị ô nhiễm ở mức độ khác nhau. So với tiêu chuẩn cho phép Coliform cao gấp 3 - 5 lần, oxy hòa tan thấp hơn 3 lần, BOD5 và COD cao gấp 2 - 3 lần. Một số chỉ tiêu liên quan đến nước thải sản xuất như hàm lượng cặn, kim loại nặng cũng tương tự: tổng chất rắn hòa tan cao gấp 2 - 4 lần, cặn lơ lửng 2 - 5 lần, Crom (III) 1 - 7 lần tiêu chuẩn cho phép.

c. Rác thải, hệ thống thu gom và xử lý 

Quá trình sản xuất và sinh hoạt của dân cư đã thải ra lượng lớn rác. Theo số liệu điều tra từ Trung tâm Công nghệ Môi trường - Viện Vật lý, hàng năm ở Bát Tràng đã thải ra gần 42.000m3 chất thải rắn. Khối lượng các chất thải rắn ước tính tỷ lệ như sau: rác thải từ sản xuất gốm sứ và xây dựng 90,2%, rác thải sinh hoạt 9,1%, rác thải y tế 0,1%, rác thải độc hại 0,3%.

Lượng chất thải rắn được tái chế (chủ yếu là xỉ than) khoảng 30%, số còn lại đổ ra ao, đầm, kênh mương và chủ yếu là sông Hồng.

Hậu quả của ô nhiễm môi trường do chất thải sinh hoạt và sản xuất gây ra ngày càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề bức xúc của Bát Tràng, cần phải được giải quyết, đặc biệt là bãi chôn lấp và xử lý.

2.2. Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội 

Sản xuất gốm sứ không những làm suy giảm chất lượng môi trường tự nhiên mà còn ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến nhiều mặt của môi trường kinh tế - xã hội.

a. Tác động đến cơ cấu kinh tế, lao động và sử dụng đất

 Sự thay đổi cơ cấu lao động nghề nghiệp trong xã chủ yếu theo hướng chuyển từ nông nghiệp sang thủ công nghiệp. Nếu năm 1990 có 70% lao động tham gia trực tiếp và gián tiếp trong ngành gốm sứ thì đến năm 2003 con số này là 86%. 

Các ngành nghề thương mại nhờ đó cũng phát triển theo, 10% số hộ tham gia buôn bán và dịch vụ dẫn đến tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp chỉ còn lại 3%.

Sản xuất nông nghiệp có xu hướng ngày càng bị giảm dần do sức ép của sản xuất thủ công nghiệp gốm sứ đòi hỏi nhiều nhân công, nhiều thời gian và diện tích mặt bằng rộng.
Diện tích đất tự nhiên trong 13 năm qua đã có sự biến động mạnh (tính từ năm 1990): đất chuyên dùng tăng 5,55 ha, đất ở tăng 1,88 ha; đất nông nghiệp giảm 8,98 ha; đất chưa sử dụng giảm 2,48 ha. Năm 2003 diện tích đất nông nghiệp còn lại 12,08 ha đem lại doanh thu không đáng kể cho địa phương (171 triệu đồng).

Những biến động trên cho thấy các nhu cầu về đất chuyên dụng, đất ở tăng nhanh trong khi đất sản xuất nông nghiệp và đất chưa sử dụng giảm đi.

b. Tác động đến mức sống và sức khỏe của dân cư 

Hoạt động sản xuất gốm sứ ngày càng tăng nhanh về quy mô và lợi nhuận, lao động đủ việc làm và thu nhập cao đã từng bước cải thiện mức sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 433USD/năm, 100% hộ gia đình có nhà ở kiên cố và các trang thiết bị thiết yếu. Toàn xã có gần 900 máy điện thoại và khoảng 60 máy fax.

Môi trường xuống cấp đã ảnh hưởng đến sức khỏe của dân cư trong khu vực. Thể hiện ở số người đến khám và điều trị bệnh tại trạm y tế xã tăng trong 10 năm trở lại đây (tốc độ khoảng 3 - 5% năm). Sự suy giảm thể hiện rõ ràng hơn khi khám bệnh cho các cháu học sinh cấp II của xã, trong số hơn 350 học sinh được khám thì 95% mắc bệnh về mắt mà chủ yếu là đau mắt hột, bệnh về đường hô hấp là 9%. Lấy Đông Dư cũng là một xã của huyện Gia Lâm có điều kiện tự nhiên khá tương đồng nhưng chuyên về sản xuất nông nghiệp đối chứng và so sánh thấy rằng: tỷ lệ mắc các bệnh nghề nghiệp ở Bát Tràng cao hơn từ 1 đến 4 lần. Bệnh hô hấp ở Bát Tràng là 30% trong khi Đông Dư là 5%, bệnh ung thư là 0,7% so với 0,4%, bệnh về xương khớp 17% so với 4%. Phụ nữ mắc các bệnh phụ khoa ở Bát Tràng chiếm tỷ lệ rất cao tới 90%, các bệnh khác về tiêu hóa, da liễu gần 10%.

Ngoài ra do đặc thù của quá trình tạo hình sản phẩm đòi hỏi lao động thủ công hoàn toàn, nên sau nhiều năm làm việc, nếu không chú ý tới vệ sinh môi trường lao động cơ thể người thợ gốm có thể bị biến đổi như đi chân vòng kiềng, vặn mình, vai lệch và cột sống oằn sang một bên.

c. ảnh hưởng đến chất lượng đường giao thông
Xã Bát Tràng có tổng doanh thu từ sản xuất hàng năm lớn nhưng vốn đầu tư cho cơ sở vật chất còn rất hạn chế.

Trục giao thông đường bộ chính trong xã có tổng chiều dài 20 km, xây dựng thiếu đồng bộ, chắp vỏ, thiếu hệ thống thoát nước, vỉa hè và cây xanh. Mặt đường gồ ghề, bụi và chất thải sản xuất, chất thải xây dựng, chất thải chăn nuôi... cũng như than và các loại nguyên nhiên liệu khác rơi vãi nhiều. Vào những ngày mưa nhiều chỗ mặt đường phủ lớp bùn đen và lầy lội, vào những ngày nắng nóng bụi cuốn theo các phương tiện giao thông.

Nhìn chung sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng có nhiều tiềm năng như: nguyên liệu đầu vào sẵn có và phương tiện vận chuyển, lao động lành nghề, nhân công rẻ, sản xuất có kỹ thuật lâu đời, cơ chế cho sản xuất mở và thoáng, thị trường rộng, hiện đang phát triển khá mạnh đã và đang tạo ra nguồn kinh phí đáng kể cho thành phố, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn bất cập mà nếu không nhanh chóng và tích cực khắc phục thì sẽ kìm hãm sự phát triển của làng nghề.

Những khó khăn đối với sản xuất gốm sứ ở Bát Tràng thể hiện ở các khía cạnh sau: 

- Công nghệ và kỹ năng sản xuất gốm sứ dù đã được cải tiến, song manh mún và lạc hậu;

- Sự cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường cả trong và ngoài nước trong khi các nhà doanh nghiệp gốm sứ lại chưa có sự thống nhất và hợp tác tốt;

- Mặt bằng sản xuất chật hẹp, nơi ở và sản xuất cùng chung một địa điểm, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ sản xuất và nâng cao đời sống tại làng nghề còn thiếu, yếu kém gây ô nhiễm môi trường khu vực trầm trọng.

2.3. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất gốm sứ

Mục tiêu quan trọng nhất của Bát Tràng là phát triển sản xuất để giữ vững truyền thống và nâng cao thu nhập. Tuy nhiên thực tế đòi hỏi phải tìm ra sự phát triển sao cho phù hợp với điều kiện sẵn có cũng như phải hòa nhập với sự phát triển chung của huyện Gia Lâm và thành phố Hà Nội. 

Biện pháp tổng hợp hạn chế ô nhiễm môi trường ở xã Bát Tràng bao gồm nhiều lĩnh vực:

- Lập quy hoạch phát triển làng nghề ngắn hạn và dài hạn gắn với quy hoạch tổng thể của huyện Gia Lâm và thành phố Hà Nội. Sắp xếp, bố trí và tổ chức lại không gian sản xuất trong các xí nghiệp, công ty và hộ sản xuất cũ cũng như các đơn vị mới thành lập. Mục đích phải đáp ứng được yêu cầu về sản xuất nhưng gắn với bảo vệ môi trường và vệ sinh lao động.

Tổ chức lại và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước và hệ thống giao thông.

Tận dụng mọi diện tích để trồng cây xanh, nghiêm cấm tình trạng lấp ao, hồ, mặt nước, giữ gìn và bảo vệ các yếu tố sinh thái, cải thiện điều kiện sống của người dân. 

áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất với các đặc tính chủ yếu: khả thi - kỹ thuật và kinh tế. Cơ giới hóa, tự động hóa một số công đoạn như: gia công - chuẩn bị phối liệu, phối liệu, tạo hình, sấy sản phẩm thay thế cho lao động thủ công. Người sản xuất trong dây chuyền mới sẽ được đào tạo chính quy, có ý thức kỷ luật cao trong sản xuất đặc biệt là có ý thức bảo vệ môi trường.

Có thể lấy Công ty Gốm sứ 51 làm mô hình mẫu tham khảo để nhân rộng ra các đơn vị khác. ở đây đơn vị sử dụng hai lò nung đốt khí gas với công nghệ tiên tiến, nhà xưởng thoáng đãng và máy móc đi vào từng khâu sản xuất đã hỗ trợ đắc lực người lao động và đem lại chất lượng sản phẩm cao. 

Lò nung hộp là một yếu tố gây ô nhiễm môi trường lớn nhất cần được cải tạo trong quá trình sản xuất bằng cách thay thế bộ phận thoát khói từ phân tán thành tập trung, nâng mặt bằng thoát khí và có xử lý trước khi thải. Cải tạo hệ thống cấp không khí để vừa đảm nhận chức năng cấp khí đốt vừa đảm nhận chức năng thu gom và khử bụi khi rỡ lò nhờ hệ thống quạt và bộ khử bụi.

Cải tạo nhà sản xuất: nhà sản xuất hiện tại có một mái với chức năng chủ yếu là che mưa, nắng. Loại này có 2 nhược điểm chính là không đủ ánh sáng và lưu thông khí kém. Hướng cải tiến bằng mái có cửa gió trời với tấm điều chỉnh. Khi áp dụng loại mái này sẽ khắc phục được nhược điểm, đồng thời vẫn đảm bảo được các yêu cầu của nhà sản xuất cũ.

Hạ nhiệt và giảm nồng độ bụi trong gian sản xuất nhờ thiết bị tăng nồng độ ẩm trong không khí.
- Giải pháp về quản lý và bảo vệ môi trường

Xây dựng quy chế sản xuất: quản lý nguồn cung cấp nguyên liệu sản xuất sao cho than đủ tiêu chuẩn (ít lưu huỳnh, ít tro...), men ít phóng xạ; quản lý và sử dụng kho bãi nguyên liệu; quản lý các phương tiện vận chuyển.
Quy chế về quản lý môi trường: vệ sinh đường giao thông trong xã, vệ sinh các chợ, các cơ sở buôn bán sản phẩm gốm sứ.
Quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải sinh hoạt và phế thải công nghiệp.

Tăng cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho nhân dân địa phương.

Kết luận
1. Làng nghề sản xuất gốm sứ là một dạng sản xuất độc đáo ở nhiều tỉnh thành như Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nội, Bình Dương. Sản xuất gốm sứ trong các làng nghề mang lại lợi ích kinh tế xã hội nhưng cũng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

2. Sản xuất gốm sứ trong các làng nghề dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, làm tăng doanh thu và tỷ trọng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và cải thiện đời sống dân cư.

3. Trong các làng nghề sản xuất gốm sứ vấn đề ô nhiễm không khí, nước, đất, tiếng ồn, rác thải trở nên rất cấp bách. Để khắc phục và làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cần áp dụng đồng bộ giải pháp quy hoạch sử dụng đất, giải pháp công nghệ cải tiến dây chuyền sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. 
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There are many trade villages specialized in production of ceramics in provinces like Quang Ninh, Ninh Binh, Ha Noi, Binh Duong. Trade villages' ceramics production brings socio-economic profits, leading to the positive economic structure conversion. In recent years, the proportion of handicrafts value of total values of products in trade villages has increased 2-5 percent per year, revenue of ceramics is 4-6 percent per year, capita average income in ceramics trade villages has increased 7-10 percent per year. Ceramics production has provided many jobs to and raised living standard of inhabitants. Still, expanding production scale makes cultivating areas restricted and negative impact to community health due to decrease of the quality of living environment.

The environment at many trade villages making ceramics is declined greatly. At Bat Trang village, toxic gas discharges fluctuating about 10 - 15 tones per daytime and night. Concentration of SO2, CO, CO2, NOx and dust is 2 - 4 times higher than allowed standard. Natural surface water resources are polluted, the contents of BOD5 and COD increase twofold to threefold. Dissolved oxygen decrease threefold, coliform increases threefold to fivefold, total of dissolved solids twofold to fourfold higher, sediment twofold to fivefold. At Bat Trang village, around 42,000 cubic meters of solid waste is discharged, in which only 30 percent is reused (mainly coal residues), most of remaining waste is discharged into pond, lagoon, channel and banks of the Red River.

Measures to deal with and mitigate environmental pollution at those trade villages include socio-economic planning of trade villages, applying advanced technology, improving production lines and raising efficiency of environmental management.
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